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1. Yêu cầu phát triển của nền kinh tế 
Trung Quốc trước khi gia nhập WTO 

  Công cuộc cải cách đã đem lại những 

thành tựu rất to lớn về sự phát triển 

kinh tế của Trung Quốc. Tăng trưởng 

kinh tế ở mức cao nhất thế giới. Tính từ 

năm 1979 đến năm 2000, tăng trưởng 

GDP bình quân đạt 9,5%/năm. Đến năm 

2001, GDP đạt 9.593,3 tỷ NDT tương 

đương 1.160 tỷ USD [1]. Sự tăng trưởng 

kinh tế cao cũng cho thấy yêu cầu về 

nguồn vốn đầu tư là rất lớn. Trong khi 

việc huy động nguồn vốn trong nước là 

rất khó khăn thì nguồn vốn đầu tư nước 

ngoài thực sự là nguồn vốn rất quan 

trọng, đáp ứng được yêu cầu do sự phát 

triển của nền kinh tế Trung Quốc.  

    Thực tiễn phát triển kinh tế - xã 
hội của Trung Quốc cho thấy sự tăng 

trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Trung 

Quốc còn là kết quả của sự đóng góp của 

nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 

có thể khẳng định  FDI đã và đang tham 
gia vào nhiều ngành sản xuất công 

nghiệp của Trung Quốc, làm chuyển dịch 

cơ cấu sản xuất công nghiệp của Trung 

Quốc và nâng cao giá trị sản xuất của 
khu vực này. Giá trị sản xuất công 

nghiệp của khu vực FDI trong giá trị sản 

xuất công nghiệp của Trung Quốc đã 
tăng từ 7% năm 1990 lên 28% năm 2000. 

Các doanh nghiệp FDI là có năng suất 

cao nhất hơn hẳn các doanh nghiệp nhà 

nước, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu 
hàng hoá xuất khẩu của Trung Quốc và 

giải quyết việc làm cho nhiều người lao 

động. Số liệu năm 1995 cho thấy các 

doanh nghiệp FDI của Trung Quốc 
chiếm tới 61% sản lượng quần áo và giày 

dép xuất khẩu của Trung Quốc, chiếm 

3% lao động thành thị. 
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  Các doanh nghiệp FDI của Trung 

Quốc đã đóng góp tích cực cho sự phát 

triển kinh tế của Trung Quốc. Nguồn 

FDI vào Trung Quốc đã tăng từ hơn 3 tỷ 

USD (năm 1990) lên 40 tỷ USD (năm 

2000). Vì vậy, FDI đã đóng góp quan 

trọng trong nguồn vốn đầu tư phát triển 

kinh tế của Trung Quốc, giúp cho cán 

cân thanh toán của Trung Quốc mạnh 

lên, làm tăng nguồn dự trữ ngoại tệ của 

Trung Quốc, do đó đã góp phần thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Sự 

gia tăng nguồn vốn FDI vào Trung Quốc 

còn khẳng định lợi thế cạnh tranh, 

chứng tỏ Trung Quốc là một thị trường 

mạnh và là một địa chỉ đầu tư hấp dẫn 

đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong 

khu vực và trên thế giới. 

   Sự gia tăng nguồn vốn FDI tất yếu 

dẫn đến hoạt động thương mại phát 

triển, yêu cầu được mở rộng thị trường 

thế giới là cấp bách. Thực tiễn sau 22 

năm tiến hành cải cách và mở cửa nền 

kinh tế cho đến trước thời điểm gia nhập 

WTO, tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu 

tăng 22 lần. Năm 2000, tổng kim ngạch 

xuất - nhập khẩu của Trung Quốc đạt 

474,3 tỉ USD, xuất khẩu xếp hàng thứ 7 

và nhập khẩu thứ 8 thế giới, tăng 31,5 % 

so với năm 1999. Cùng với việc nâng cao 

kim ngạch xuất - nhập khẩu là sự thay 

đổi cơ cấu hàng xuất nhập khẩu theo 

hướng tích cực hơn, phát huy được lợi 

thế so sánh của Trung Quốc và đem về 

nhiều lợi ích cho Trung Quốc. Ban đầu, 

Trung Quốc xuất khẩu các sản phẩm sơ 

chế như thực phẩm, súc vật sống, 

nguyên liệu thô và dầu mỏ; tỷ trọng các 

hàng công nghiệp trong cơ cấu xuất 

khẩu ở mức thấp. Chính vì vậy khi nhu 

cầu của thị trường thế giới thay đổi thì 

các sản phẩm trên không còn phù hợp 

nữa. Trung Quốc đã chuyển hướng sang 

xuất khẩu các sản phẩm gia công, tỷ lệ 

các mặt hàng khá cao, chiếm khoảng 

74% năm 1998 nhờ tận dụng nguồn 

nhân lực dồi dào, giá nhân công rẻ nên 

các sản phẩm này có sức cạnh tranh cao 

trên thị trường thế giới. Các mặt hàng 

xuất khẩu chủ yếu là hàng dệt, điện 

máy, hoá chất, quần áo, thực phẩm, 

nước giải khát, máy móc không dùng 

điện. Về nhập khẩu, để đáp ứng chiến 

lược phát triển đất nước nên trong 

những  năm đầu cải cách, Trung Quốc 

chủ yếu nhập những sản phẩm công 

nghệ cao, tiên tiến để đổi mới công nghệ 

ở những cơ sở sản xuất lạc hậu và vì thế 

đã sản xuất được một lượng hàng có giá 

trị xuất khẩu cao. Các mặt hàng nhập 

khẩu của Trung Quốc chủ yếu là máy 

móc, sản phẩm điện tử, thiết bị điện, 

thiết bị nghe nhìn, phụ kiện. Việc đẩy 

mạnh hoạt động ngoại thương tất yếu 

Trung Quốc mở rộng quan hệ giao lưu 

buôn bán với hầu hết các nước trong khu 

vực và trên thế giới. Các đối tác thương 

mại chủ yếu của Trung Quốc hiện nay là 

Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ. Bên cạnh 

đó, Trung Quốc quan hệ với các tổ chức 

kinh tế và tài chính quốc tế như WTO, 

IMF. 
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Sự tăng trưởng và phát triển của nền 

kinh tế Trung Quốc đã kéo theo nhiều 

vấn đề xã hội cần phải giải quyết như 

vấn đề việc làm. Trung Quốc là quốc gia 

có dân số đông, lực lượng lao động rất 

lớn, tất yếu nhu cầu về việc làm là rất 

cao trong khi khả năng đáp ứng của các 

doanh nghiệp trong nước là rất hạn chế. 

Do đó, sự tham gia của các doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần 

giải quyết có hiệu quả việc làm cho người 

lao động, hạn chế thất nghiệp.  

Như vậy, trước khi gia nhập WTO, 

Trung Quốc đã là một quốc gia có tiềm 

lực phát triển và quy mô kinh tế lớn trên 

thế giới, vì vậy quan hệ kinh tế giữa 

Trung Quốc và các nước khác trên thế 

giới, đặc biệt là quan hệ giữa Trung 

Quốc và các nước có nền kinh tế phát 

triển khác đã mang lại những lợi ích 

tương hỗ lớn. Không chỉ có thị trường 

khổng lồ, Trung Quốc còn là một quốc 

gia có tiếng nói và phương thức ứng xử 

quan trọng trong quan hệ quốc tế.  

 Trung Quốc tiến hành “cải cách, mở 

cửa” và hội nhập sâu sắc hơn vào nền 

kinh tế thế giới nhằm triệt để tận dụng 

kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật công 
nghệ, thị trường và nguồn vốn quốc tế, 

tăng cường xây dựng niềm tin cho các 

nhà đầu tư nước ngoài về triển vọng 

phát triển và môi trường đầu tư của 
Trung Quốc, từ đó thu hút mạnh mẽ 

dòng vốn FDI, thúc đẩy sự tiến bộ khoa 

học kỹ thuật, xúc tiến mở rộng ngành 
sản xuất và điều chỉnh cơ cấu kinh tế, 

tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế. Chính vì vậy ngay cả 

trước khi gia nhập WTO, điều chỉnh 

chính sách đã trở thành tất yếu với 
Trung Quốc nhằm đáp ứng những yêu 

cầu từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã 

hội của Trung Quốc đồng thời giúp 

Trung Quốc mở cửa ra thị trường thế 
giới và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, việc 

điều chỉnh chính sách FDI đã xuất hiện 

nhưng chưa thành vấn đề bức xúc, quan 

tâm hàng đầu của Trung Quốc. Việc điều 
chỉnh chính sách thu hút FDI chỉ thật sự 

lớn mạnh và trở thành một trong những 

mục tiêu hàng đầu trong điều chỉnh chính 
sách đối ngoại của Trung Quốc chỉ sau khi 

Trung Quốc gia nhập WTO. 

2.  Xung đột thương mại 

Kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO, 
các xung đột thương mại giữa Trung 

Quốc và các nước khác trên thế giới 

không những không giảm mà ngày càng 

tăng lên. Nguyên nhân do các nước chưa 
thừa nhận Trung Quốc là nước có nền 

kinh tế thị trường. Chính vì vậy, các 

nước đã áp dụng biện pháp phi thuế 

quan đối với Trung Quốc trong thương 
mại. Tất yếu xung đột thương mại đã 

xảy ra. Trong số 276 vụ chống bán phá 

giá của các thành viên WTO thì có 47 vụ 
liên quan đến Trung Quốc với số tiền 

phạt là 450 triệu USD. Chỉ trong 10 

tháng đầu năm 2004, 15 nước và khu 

vực kiện Trung Quốc với 50 vụ kiện 
chống bán giá, chống trợ giá. Các vụ 

kiện, phần lớn xuất phát từ Mỹ và EU. 
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Không chỉ có xung đột thương mại, 
Trung Quốc còn bị rơi vào tình trạng 

thâm hụt thương mại với các đối tác lớn 

như với Mỹ và EU, tạo điều kiện cho các 
nước gây sức ép với Trung Quốc. 

3. Thách thức về môi trường và xã hội 

Những thách thức về xã hội và môi 
trường đã tồn tại trước khi Trung Quốc 
gia nhập WTO và sau khi gia nhập WTO 
đã trở thành các vấn đề nóng bởi tính 
chất ngày càng nghiêm trọng cho sự 
phát triển bền vững của nền kinh tế, gây 
trở ngại cho tiến trình hội nhập kinh tế 
quốc tế của Trung Quốc, có thể làm suy 
giảm nguồn vốn FDI. 

Do chính sách FDI trong giai đoạn 

đầu chỉ chú ý về lượng, thu hút FDI càng 
nhiều càng tốt, không quan tâm đến 

công nghệ chuyển giao là cao hay là 

thấp. FDI với công nghệ lạc hậu, tiêu tốn 

nhiều tài nguyên, gây ô nhiễm môi 
trường ngày càng trầm trọng. Hầu hết 

các con sông lớn của Trung Quốc bị « 

nhiễm nặng nề khiến cho hàng trăm 

triệu dân không có nước sạch để uống. 
Những thành phố của Trung Quốc nằm 

trong số những thành phố khói bụi nhất 

thế giới. Sự thiệt hại gây ra cho Trung 
Quốc mỗi năm là rất lớn khoảng 54 tỷ 

USD, tạo áp lực lớn cho sự tăng trưởng 

và phát triển kinh tế. Vì vậy, ô nhiễm 

môi trường buộc Trung Quốc phải tính 
toán lại bài toán lợi ích của mình là chỉ 

tiếp nhận các dự án sử dụng công nghệ 

cao, tiên tiến, không chấp nhận các dự 

án công nghệ lạc hậu từ các dự án FDI. 

4.Thực hiện các cam kết sau khi gia 
nhập WTO 

- Các cam kết của Trung Quốc với 

WTO liên quan đến FDI  

  Đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng 

một vai trò rất quan trọng đối với sự 

tăng trưởng và phát triển của nền kinh 

tế Trung Quốc. Thu hút đầu tư trực tiếp 

nước ngoài là một động lực lớn để thúc 

đẩy Trung Quốc gia nhập WTO. Việc 

điều chỉnh chính sách thu hút nguồn vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung 

Quốc phải tuân theo các hiệp định liên 

quan đến chính sách đầu tư mà Trung 

Quốc đã ký với WTO. Trong số các hiệp 

định của WTO thì có 3 hiệp định tác 

động đến chính sách thu hút đầu tư nước 

ngoài của Trung Quốc. 

   Một là, hiệp định về các biện pháp 

đầu tư liên quan đến thương mại đòi hỏi 

các nước thành viên không được dùng 

các chính sách đầu tư bóp méo thương 

mại. Bởi vì, các nước tiếp nhận thường 

ban hành các điều kiện để cho các nhà 

đầu tư nước ngoài xâm nhập vào thị 

trường nước mình. Các điều kiện đó liên 

quan đến cơ cấu doanh nghiệp (quy định 

quyền cổ phần của nước đầu tư), phương 

thức kinh doanh (quy định chuyển giao 

kỹ thuật) hoặc hoạt động sản xuất kinh 

doanh (yêu cầu nội địa hoá và quy định 

xuất khẩu). Các điều kiện này được 

WTO quy định theo nguyên tắc đãi ngộ 

quốc gia, không phân biệt đối xử với các 

nhà đầu tư nước ngoài. 
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Hai là, hiệp định về thương mại dịch 

vụ, yêu cầu mở cửa thị trường trên 

nguyên tắc đãi ngộ quốc gia. Nội dung 

hiệp định cho phép các nhà đầu tư nước 

ngoài đầu tư vào các hoạt động dịch vụ 

có liên quan trực tiếp đến đầu tư trực 

tiếp nước ngoài hơn là thương mại thuần 

tuý. 

Ba là, hiệp định về quyền sở hữu trí 

tuệ có liên quan đến mậu dịch yêu cầu 

mức bảo hộ tối thiểu cần thiết về quyền 

sở hữu trí tuệ như là các biện pháp bảo 

đảm cho đầu tư nước ngoài. 

Sau khi gia nhập WTO, Trung Quốc 

từng bước thực hiện những cam kết với 

WTO theo lộ trình đã đặt ra. 

- Thực hiện các cam kết với WTO 

Trong tiến trình thực hiện cam kết 

với WTO, Trung Quốc đặt vấn đề cải 

cách và hoàn thiện hệ thống pháp lý là 

quan trọng nhất. Quá trình hoàn thiện 

môi trường pháp lý của Trung Quốc đều 

dựa trên nguyên tắc của WTO, những 

nguyên tắc của kinh tế thị trường. Sau 

khi gia nhập WTO, Trung Quốc đã tập 

trung sửa đổi và ban hành hàng loạt bộ 

luật, quy định liên quan, phát huy tác 

dụng đối với cải cách thể chế kinh tế 

trong nước. Quá trình điều chỉnh lớn về 

quy mô khung pháp lý đã tạo ra động lực 

thúc đẩy hoàn thiện hệ thống luật pháp 

về kinh tế thị trường có lợi cho sự phát 

triển kinh tế trong nước, giúp cho Trung 

Quốc thể hiện đúng vai trò là một thành 

viên của WTO. 

Để thực hiện cam kết với WTO, Trung 

Quốc đã xem xét, sửa đổi hơn 3000 điều 

luật và các quy định, hơn 800 quy định 

hạn chế bị bãi bỏ. Hệ thống luật pháp 

của Trung Quốc ngày càng thể hiện rõ 

sự tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, cải 

thiện môi trường đầu tư và xã hội. 

Trung Quốc đã thành lập Ban điều phối 

luật tại Quốc hội để rà soát, điều chỉnh 

luật phù hợp với quy định của WTO, 

đồng thời giao cho uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội Trung Quốc soạn thảo và ban 

hành luật được nhanh chóng. Bên cạnh 

đó, Trung Quốc còn thực hiện chế độ uỷ 

thác pháp luật, tức là ngoài việc trao 

quyền cho các bộ ngành hữu quan giao 

cho những tổ chức và cá nhân am hiểu 

và trình độ pháp luật cao cùng soạn 

thảo. Trong quá trình hoàn thiện hệ 

thống pháp lý, Trung Quốc coi việc 

thanh lọc, sửa đổi, bổ sung các văn bản 

về hành chính là phức tạp nhất và được 

thực hiện theo nguyên tắc “ngành nào 

ban hành thì ngành đó giải quyết” 

nhưng dưới sự điều phối của một cơ 

quan chức năng. 

Trong quá trình hoàn thiện khung 

khổ pháp lý, Trung Quốc đã rất cố gắng 

trong việc bổ sung và hoàn thiện các văn 

bản pháp luật, quy định có ảnh hưởng 

trực tiếp hoặc gián tiếp đến đầu tư trực 

tiếp nước ngoài. Ngay khi gia nhập 

WTO, năm 2002, Trung Quốc có ba văn 

bản luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài: 

Luật liên doanh nước ngoài Trung Quốc; 

Luật doanh nghiệp hợp tác nước ngoài 
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Trung Quốc; Luật doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài; các quy định hướng 

dẫn thi hành. Các văn bản này đều được 

ban hành theo hướng bỏ những quy định 

cũ, bổ sung những quy định mới phù hợp 

với các cam kết với WTO. 

5. Những hạn chế của đầu tư trực tiếp 
nước ngoài ở Trung Quốc và những bất 
cập của chính sách thu hút đầu tư trực 
tiếp nước ngoài 

- Những hạn chế của đầu tư trực tiếp 

nước ngoài ở Trung Quốc 

Mặc dù đầu tư trực tiếp nước ngoài 

tại Trung Quốc đã góp phần quan trọng 

vào thành tựu phát triển nhanh chóng 

của nền kinh tế Trung Quốc trong 

những thập niên vừa qua, nhưng không 

có nghĩa chỉ có tác động tích cực mà 

ngược lại vẫn còn tồn tại những hạn chế 

tương đối lớn, không có lợi cho sự phát 

triển của Trung Quốc. 

Hệ thống luật pháp đang trong quá 

trình hoàn thiện nên còn nhiều bất cập, 

ảnh  hưởng đến hiệu quả đầu tư trực 

tiếp nước ngoài của Trung Quốc. Chẳng 

hạn sự đãi ngộ với các nhà đầu tư nước 

ngoài quá mức trong chính sách của 

Trung Quốc như thuế suất thấp, giá đất 

và dịch vụ rẻ, nới lỏng hạn chế phê duyệt 

đã tạo ra sự vô nguyên tắc đối với đầu tư 

nước ngoài dẫn đến tăng thêm gánh 

nặng cho chính phủ, đảo ngược cơ chế 

cạnh tranh thông thường, biến nguồn 

vốn trong nước thành nguồn vốn đầu tư 

nước ngoài, không đem lại cho Trung 

Quốc sự nâng cao trình độ kỹ thuật, đẩy 

nhanh nâng cấp ngành nghề. Các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã lợi 

dụng chính sách ưu đãi của chính phủ 

Trung Quốc trong quá trình đầu tư sản 

xuất kinh doanh của mình. 

Trong khung khổ pháp lý hiện nay 

của Trung Quốc, vấn đề xác định quyền 
sở hữu còn nhiều bất cập và là thách 

thức lớn nhất. Tình hình thực tế hiện 

nay của Trung Quốc còn khá nhiều tiêu 
chuẩn nước ngoài chưa trải qua trình tự 

hợp pháp được phổ biến rộng rãi ở Trung 

Quốc, giành được địa vị “tiêu chuẩn thực 

tế”.Thực trạng này tạo ra sự bất lợi cho 
Trung Quốc trong sự cạnh tranh với các 

nước khác. 

Sự không tương xứng giữa nguồn vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài với nguồn 
vốn đầu tư trong nước là một trong 

những hạn chế, bất cập lớn của Trung 

Quốc. Việc thu hút số lượng lớn nguồn 

vốn đầu tư nước ngoài là do thiếu vốn, 
nhưng ngay cả nguồn vốn trong nước 

cũng không được sử dụng hiệu quả. 

Tháng 6 năm 2009, dự trữ ngoại tệ của 
Trung Quốc đã lên tới 2130 tỷ USD, 

nhưng lợi nhuận thu về từ nguồn vốn 

này chỉ khoảng trên dưới 3,5%, trong khi 

lợi nhuận hàng năm của FDI được đánh 
giá trên 10%. Như vậy có một khoảng 

cách khá xa gần 7% và tổn thất đương 

nhiên xảy ra do sử dụng không có hiệu 

quả nguồn vốn dự trữ ở trong nước. 

Hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài 

còn hạn chế là do việc sử dụng quá mức 
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tài nguyên bởi công nghệ còn lạc hậu 

dẫn đến thiếu tài nguyên trong sản xuất 

một cách nghiêm trọng đồng thời môi 

trường thiên nhiên bị phá hoại và « 

nhiễm đòi hỏi phải có nguồn vốn đầu tư 

lớn của xã hội cho sự khắc phục ô nhiễm 

môi trường là rất lớn, càng làm cho 

nguồn vốn đầu tư  vào sự phát triển 

kinh tế càng thiếu. Bên cạnh đó việc tận 

dụng nguồn lao động giá rẻ đã hạn chế 

việc nâng cao năng lực của người lao 

động và khó có thể tiếp cận được những 

thành quả tiên tiến của khoa học công 

nghệ trên thế giới.    

- Những bất cập của chính sách thu 

hút đầu tư trực tiếp nước ngoài        

 Hạn chế của đầu tư trực tiếp nước 

ngoài ở Trung Quốc do nhiều nguyên 

nhân cả khách quan và chủ quan. Nếu 

xét về chủ quan thì nguyên nhân quan 

trọng bắt nguồn từ những bất cập của 

chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước 

ngoài.      

  Hệ thống chính sách đang trong quá 

trình hoàn thiện nên chưa phản ánh 

được những yêu cầu của thực tiễn, tồn 

tại những mâu thuẫn làm ảnh  hưởng 

đến hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài 

vào Trung Quốc. Chẳng hạn sự đãi ngộ 

với các nhà đầu tư nước ngoài quá mức 

trong chính sách của Trung Quốc như đã 

nêu ở trên. Các doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài vừa lợi dụng chính sách 

ưu đãi của chính phủ Trung Quốc trong 

quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh 

của mình, vừa chèn ép với những đối thủ 

có vốn đầu tư trong nước, vừa tích cực tố 

cáo chống bán phá giá đối với hàng hoá 

của Trung Quốc, âm mưu lũng đoạn 

ngay trên thị trường Trung Quốc nói 

riêng và thị trường thế giới nói chung. 

Ngoài ra, vấn đề xác định quyền sở 

hữu còn nhiều bất cập, và là thách thức 

lớn nhất Tình trạng vi phạm bản quyền 

của nhiều doanh nghiệp trong nước cũng 

là một trở ngại lớn cản trở các doanh 

nghiệp nước ngoài đầu tư vào Trung 

Quốc. 
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